Đề kiểm tra môn hóa 

(Thời gian 180 phút)

Câu 1:  1. Viết các phương trình hóa học (nếu có) khi:

a) Cho mẫu kim loại Na tan hoàn toàn vào từng dung dịch chứa mỗi muối sau: AL2(SO4)3 , CuSO4 , Ca(HCO3)2.

b) Cho hỗn hợp bột kim loại Al, Fe, Cu vào dung dịch AgNO3.

2. Chỉ dùng thêm nước và các điều kiện thí nghiệm cần thiết, nêu phương pháp nhận biết 5 gói bột trắng của 5 chất sau: NaCl, Ba(HCO3)2 , Na2CO3 , MgCl2 , Na2SO4 .

3. Hoà tan hết cùng một lượng 3,6g kim loại R thuộc phân nhóm chính trong dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc nóng (giải phóng khí NO2) thấy khối lượng muối nitrat và muối clorua thu được hơn kém nhau 7,95g. Xác định kim loại R.

Câu 2: 1. Sắp xếp độ linh động của nguyên tử hiđro trong nhóm OH của các phân tử hợp chất sau theo chiều tăng dần (có giải thích ngắn gọn).

CH3 – OH    ,    CH3 – C – OH    ,                      - OH,          H – OH.  

                                     || 

                                    O 

2. Xác định các chất X, A, B, C, D, E, F, G, H và hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau:
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3. Đốt cháy hoàn toàn 30g một aminoaxit no, mạch hở (A) có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl cần 20,16 lít khí O2 ở đktc.

a) Xác định công thức cấu tạo của A.

b) Cho A vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch B. Cho NaOH đến dư vào dung dịch B thu được dung dịch C. Viết các phương trình hóa học xảy ra và xác định các chất có trong dung dịch B và dung 
dịch C.

Câu 3: Cho hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu vào cốc đựng 100ml dung dịch NaOH 1,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí ở đktc. Thêm tiếp 100ml dung dịch HCl  4M vào cốc, thu được dung dịch B và 2,08g hỗn hợp rắn C. Hoà tan C trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 
0,672 lít khí NO duy nhất ở đktc. Tính thành phần % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 4: Chia hỗn hợp M gồm một rượu đơn chức A mạch hở và một andehit đơn chức B mạch hở làm 3 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng với dung dịch Ag2O dư trong NH3 thu được 2,16g  Ag. 

- Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với H2 dư ở nhiệt độ cao có Ni xúc tác. Hỗn hợp khí sau khi phản ứng đem ngưng tụ thu được chất lỏng C. Cho C tác dụng hết với Na dư thu được 0,28 lít khí H2 ở đktc.

- Phần 3: Đốt cháy hoàn toàn thu được 1,12 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A và B.

Câu 5: 1.  Có ba chất rắn đựng trong ba lọ riêng biệt: NaCl, CaCl2 , MgCl2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất. (Các dụng cụ và hóa chất cần thiết coi như có đủ).

2. Xác định công thức cấu tạo của 4 hợp chất hữu cơ A, B, C, D mạch hở có cùng công thức phân tử C3H6O2. Biết khi cho 4 chất tác dụng lần lượt với dung dịch NaOH, kim loại Na và thực hiện phản ứng tráng gương thì: A chỉ tác dụng với NaOH ; B tác dụng được với  NaOH và Na; C tác dụng được với NaOH và tham gia phản ứng tráng gương; D tác dụng với Na và tham gia phản ứng tráng gương.

Câu 6: 1. Viết các phương trình phản ứng chứng tỏ phenol có tính axit nhưng rất yếu.

2. Cho a gam hỗn hợp A gồm 2 anken qua bình chứa dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 1,4 gam. Đốt cháy hoàn toàn a gam A, cần V lít khí O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Tính V và m.
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